TUẦN 15

Ngày soạn : ……………………
Ngày giảng: ……………………
Toán (T. 72)
LUYỆN TẬP CHUNG

I. M ỤC TI ÊU: Giúp HS củng cố về:

1.Kiến thức:

- Chuyển phân số thập phân thành số thập phân. Cộng các số thập phân. Chuyển các hỗn số thành số thập phân. So sánh các số thập phân.
2.Kĩ năng: 

- Thực hiện chia một số thập phân cho một số thập phân.

3.Thái độ:
II. CHUẨN BỊ

 1.GV: - Bảng phụ chÐp BT 1;2
 2.HS: - SGK, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  
	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	A.Ổn định tổ chức:

B.Kiểm tra bài cũ:  
- Goi HS lên bảng lam BT:

  x 
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 0,34 = 1,2138                               

                                                                                  - GVNX, cho điểm HS.

1. Giới thiệu bài 

- GV nêu mục tiêu tiết học

2. Hướng dẫn luyện tập 

Bài 1: Tính

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV viết phần d) của bài toán lên bảng

100 + 7 +
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 và hỏi : Để viết kết quả của phép cộng trên dưới dạng số thập phân trước hết chúng ta phải làm gì ?

- Em hãy viết 
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  dưới dạng stp.
- GV yêu cầu HS thực hiện phép cộng.

- GV yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại của bài.

- GV chữa bài và cho điểm HS.

Bài 2

- GV hỏi : Bài tập yêu  cầu chúng ta làm gì?

- GV viết lên bảng một phép so sánh, chẳng hạn 14,09 …  
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và hỏi : Để thực hiện được phép so sánh này trước hết chúng ta phải làm  gì ?

- GV yêu cầu HS thực hiện chuyển hỗn số  
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thành số thập phân rồi so sánh.

- GV yêu cầu HS làm tương tự với các phần còn lại, sau đó nhận xét và chữa bài.
Bài 4: Tìm x
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- Gọi 1 HS nhận xét, cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến thống nhất bài làm đúng.


	1’

5’

1’

12’

10’

8’


	-Hát
- 1HS lên bảng:  
x 
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 0,34 = 1,2138                                           x      = 1,2138 : 0,34                                        x       = 3,57                                                   

-Lắng nghe nắm mục tiêu bài
- 1 HS đọc đề bài.
- HS nêu : Trước hết chúng ta phải chuyển phân số
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  thành số thập phân.

- HS nêu : 
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 = 0,08
- HS thực hiện và nêu : 
        100 + 7 + 0,08  = 107,08
- 1 HS lên bảng làm bài

-  HS cả lớp làm vào vở bài tập.

- HS nêu : Trước hết chúng ta phải chuyển hỗn số 
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 thành số thập phân.

- HS thực hiện chuyển và nêu :


[image: image10.wmf]10

1

14

=  
[image: image11.wmf]10

141

= 141 : 10 = 14,1

14,09 < 14,1

Vậy 14,09 < 
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- 1 HS lên bảng làm các phần còn lại , HS cả lớp làm vào vở bài tập: 

4
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 = 4,6.  Vậy: 4
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 > 4,35
-1 HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS tự làm bài.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

a) 0,8 
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 = 1,2 x 10
    0,8  
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         D. Củng cố, dặn dò (2’)
+ Muốn tìm số bị chia ta làm ntn ?

+ Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm ntn ?  

- GVNX tiết học. Dặn HS về làm bài tập. Chuẩn bị tiết: Luyện tập chung.
*RKN:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................



Chính tả  (T. 15)
 BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO 
I. MỤC tiêu 

1.Kiến thức:

   - Nghe – viết chính xác, đẹp đoạn từ: Y Hoa lấy trong gùi ra … A, chữ cô giáo trong bài Buôn Chư Lênh đón cô giáo.

  - Làm dúng bài tập chính tả phân biệt tr / ch hoặc tiếng có thanh hỏi / thanh ngã.    
            2.Kĩ năng:  Rèn kĩ năng viết đúng, đều, đẹp.

              3.Thái độ:
  - Gd ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.

II. CHUẨN BỊ

 1.GV: - Giấy khổ to, bút dạ.Bảng phụ chép sẵn yêu cầu và nội dung bài tập 2.
 2.HS: - SGK,  VBT. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  
	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	A.Ổn định tổ chức:

B.Kiểm tra bài cũ:  
- 2HS lên bảng viết các từ có âm đầu tr / ch hoặc có vần ao / au. HS dưới lớp viết vào vở nháp.

- GVNX chữ viết của HS.
* Viết đúng mỗi từ 2 đ.
C.Bài mới
1. Giới thiệu bài 

- Gv nêu yêu cầu tiết học

2. Hướng dẫn viết chính tả
- Gäi 2HS đọc đoạn văn.

+ Đoạn văn cho em biết điều gì ?

- Y/c HS đọc, tìm các từ khó khi viết chính tả.

- Y/c HS luyện đọc, viết các từ vừa tìm được.

- GV đọc – HS viết bài.

- GV chấm, chữa 7 – 10 bài.

- NX chung.

3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả 
Bài 2a
- Gäi 1HS đọc yêu cầu và mẫu của bài tập.

- Gäi HS hoạt động nhóm, trao đổi và tìm từ. 1 nhóm viết vào giấy khổ to, các nhóm khác viết vào vở.

- Gọi nhóm làm ra giấy dán lên bảng, đọc các từ nhóm mình tìm được. Các nhóm khác bổ sung từ mà nhóm bạn còn thiếu. – GV ghi nhanh lên bảng.

- NX các từ đúng.

- Gäi 1HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.

- Gäi 1HS làm bài trên bảng lớp, HS cả lớp làm bài vào VBT.

- Gäi HSNX bài bạn trên bảng.

- NX, KL các từ đúng.

- Yêu cầu HS đọc toàn bộ câu chuyện.
- Truyện đáng cười ở chỗ nào?
Bài 3a
- Gọi 1HS đọc yêu cầu và mẫu của bài tập
- Gọi 1HS làm bài trên bảng lớp, HS cả lớp làm bài vào VBT.


	1’

4’

1’

20’

12’
	-Hát
- 2HS lên bảng viết các từ có âm đầu tr / ch hoặc có vần ao / au. HS dưới lớp viết vào vở nháp.

-Lắng nghe nắm mục tiêu bài
- 2HS đọc đoạn văn.
+ Đoạn văn nói lên tấm lòng của bà con Tây Nguyên đối với cô giáo và cái chữ.

- Y Hoa, phăng phắc, quỳ, lồng ngực,…

- HS đọc, tìm các từ khó khi viết chính tả.

- HS luyện đọc, viết các từ vừa tìm được.

- HS viết bài.

-1HS đọc yêu cầu và mẫu của bài tập.

- Gäi HS hoạt động nhóm, trao đổi và tìm từ. 1 nhóm viết vào giấy khổ to, các nhóm khác viết vào vở.

+ tr (tra lúa) – cha (mẹ)

+ trà (uống trà) – chà (chà sát)

+ trả (trả lại) – chả (chả giò, bánh chả)

+ trao (trao cho) – chao (chao cánh)

+ trào(nước trào) – chào (chào hỏi)

+ tro (tro bếp) – cho (cho quà)

+ Thứ tự từ cần điền là: cho , truyện, chẳng, chê, trả, trở.
- Nhà phê bình xin vua cho trở lại nhà giam vì ngụ ý nói rằng sáng tác mới của nhà vua rất dở.


   D. Củng cố, dặn dò (3’)

- GVNX tiết học.

- Dặn HS về làm BT2b, 3b.

- Chuẩn bị bài: Về ngôi nhà đang xây. 
*RKN:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................


Luyện từ và câu (Tiết 29)
 MỞ RỘNG VỐN TỪ: HẠNH PHÚC

I. MỤC tiêu : Giúp hoc sinh:
1.Kiến thức:

  - Hiểu nghĩa của từ hạnh phúc.

  - Tìm được từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với từ hạnh phúc.

-2.Kĩ năng: 

  -Biết trao đổi, thảo luận đẻ nhận thức đúng về hạnh phúc.

3.Thái độ: Tôn trọng cuộc sống hoà bình hạnh phúc,...
II. CHUẨN BỊ

 1.GV: - Bảng phụ chÐp BT. Từ điển HS.

 2.HS: - SGK,VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  
	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	A.Ổn định tổ chức:

B.Kiểm tra bài cũ:  
- Goi 3HS đọc đoạn văn tả mẹ đang cấy lúa.

- NX, cho điểm HS: bài viết có hình ảnh và miêu  tả đ ược sự vất vả của người mẹ (7 đ) Nêu được từ 3 – 5 ĐT, TT, ĐT được 3 đ

C.Bài mới
1. Giới thiệu bài 
2. Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1: Chọn ý thích hợp

- Gäi 1HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.

- Yêu cầu HS làm việc theo cặp.

- Gäi 1HS làm trên bảng lớp.

- Gọi HSNX bài bạn làm trên bảng.

- GVNX, KL lời giải đúng.

- Yêu cầu HS đặt câu với từ hạnh phúc.

 - NX câu HS đặt.
Bài 2

- Gäi 1HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài trong nhóm.

- Gọi HS phát biểu. GV ghi nhanh lên bảng ý kiến của HS.

- KL các từ đúng.

- Yêu cầu HS đặt câu với các từ vừa tìm được.

- NX câu HS đặt.
Bài 3

- Gäi 1HS đọc yêu cầu và mẫu của bài tập.

- Tổ chức cho HS thi: Tìm từ tiếp sức.

- Tổng kết cuộc thi, tuyên dương nhóm tìm được nhiều từ và đúng.
- Yêu cầu HS giải thích nghĩa các từ trên bảng.
- Yêu cầu HS đặt câu.- NX câu HS đặt.

Bài 4
- Gäi 1HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.

- Yêu cầu HS trao đổi theo cặp để trả lời câu hỏi của bài.

- Gọi HS phát biểu và giải thích vì sao em lại chọn yếu tố đó.

*GV KL: Tất cả các yếu tố trên đều có thể tạo nên một gia đình hạnh phúc nhưng mọi người sống hoà thuận là quan trọng nhất.
	1’
5’

1’

8’

8’

8’

6’
	-Hát

- 3HS đọc đoạn văn tả mẹ đang cấy lúa.

-Lắng nghe nắm mục tiêu bài
-1HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.

- HS làm việc theo cặp.

- 1HS làm trên bảng lớp.

-  HSNX bài bạn làm trên bảng.

- Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.

-1HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài trong nhóm.

- Những từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc: sung sướng, may mắn,…

- Những từ trái nghĩa với từ hạnh phúc: bất hạnh, khốn khổ, cực khổ, cơ cực,…

-1HS đọc yêu cầu và mẫu của bài tập.

- HS thi: Tìm từ tiếp sức.

+ phúc ấm: phúc đức của tổ tiên để lại.

+ phúc bất trùng lai: điều may mắn lớn không đến liền nhau mà chỉ gặp một lần.

+ phúc hậu: có lòng nhân hậu, hay làm điều tốt cho người khác.

+ phúc lợi: lợi ích công cộng mà người dân được hưởng không phải trả tiền hoặc chỉ trả một phần.

+ phúc lộc: gia đình yên ấm, tiền của dồi dào.

+ phúc phận: phần phúc được hưởng theo quan niệm cũ.

+ phúc thần: vị thần chuyên làm những điều tốt.

+ phúc tinh: cứu tinh.

+ phúc trạch: phúc đức của tổ tiên để lại.

+ vô phúc: không được hưởng may mắn.

-1HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.

- HS trao đổi theo cặp để trả lời câu hỏi của bài.

- HS phát biểu và giải thích vì sao em lại chọn yếu tố đó.

- Nối tiếp đặt câu

- Nối tiếp phát biểu


+ Mét gia đình giàu có nhà cao cửa rộng nhưng không có tôn ti trật tự, bố mẹ con cái không tôn trọng nhau, suốt ngày cãi lộn , các con không chịu học hành , thích lªu læng ngoài đường , kết bè đảng với những đứa trẻ hư hỏng, nghiện hút-> cuộc sống trong gia đình như thế dù không thiếu tiền bạc vẫn là 1 địa ngục, không thể có hạnh phúc, có cả tương lai vì tiền bạc, nhà cửa sẽ không cánh mà bay đi hết.

+ Mét gia đình bố mẹ chức trọng quyền cao, con cái đi du học nhưng bố mẹ con cái không thuận hoà, không yêu thương nhau, không tin tưởng nhau, không cảm thấy ngôi nhà là 1 tổ ấm . Các thành viên thích ở  ngoài  đường hơn về nhà-> gia đình như thế không thể có hạnh phúc.

+ Mét gia đình con cái học Giỏi nhưng bố mẹ mâu thuẫn , có ý định ly hôn , quan hệ giữa các thành viên trong gia đình rất căng thẳng , mệt mái-> cũng không thể có hạnh phúc.
+ Mét gia đình mà có thành viên sống hoà thuËn,t«n trọng yêu thương nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ-> là 1 gia đình hạnh phúc
            D. Củng cố, dặn dò (3’)

- GVNX tiết học.

- Em cần làm gì để gia đình mình luôn hạnh phúc?

- Dặn HS ghi nhớ các từ vừa tìm được.

- Chuẩn bị bài: Tổng kết vốn từ.
*RKN:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................


Chiều:

Thực hành Tiếng Việt 

Tuần 14 - tiết 1
I. Mục tiêu:

- HS đọc truyện “ Cậu bé nhân hậu”, làm các bài tập trắc nghiệm. Củng cố về từ loại trong câu.

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng đọc, hiểu văn bản.
- Giáo dục học sinh có lòng nhân hậu.

II. Đồ dùng:
 Vở thực hành.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	1. Giới thiệu bài.

2. Hướng dẫn làm các bài tập:

  2.1. Đọc truyện “ Cậu bé nhân hậu”

GV giới thiệu về cậu bé Charlie Simpson, một cậu bé Anh, 7 tuổi, đã bắt đầu nỗ lực quyên góp của mình bằng một thông điệp giản dị: "Tên cháu là Charlie Simpson. Cháu muốn thực hiện một chuyến đạp xe từ thiện để ủng hộ cho Haiti vì có một trận động đất lớn đã xảy ra ở đó và rất nhiều người chết. Cháu muốn kiếm tiền để mua thực phẩm, nước uống và lều bạt cho mọi người ở Haiti".

Charlie đã thực hiện cuộc đạp xe với quãng đường 8km vòng quanh công viên South Park, nơi cậu sinh sống để kêu gọi mọi người gây quỹ ủng hộ. Một ý tưởng giản dị nhưng lại có sức lay động rất lớn, chỉ trong một ngày câu bé đã quyên góp được 80.000 bảng (khoảng 120.000 USD) của các nhà hảo tâm và số tiền vẫn chưa dừng ở đó.

Cả thế giới đang hướng sự quan tâm về dân Haiti, và sự sẻ chia, giúp đỡ không chỉ dừng ở lời nói, tấm lòng của cậu bé Charlie đã vượt khỏi biên giới để đến bên người dân Haiti.
  2.2. Thảo luận trả lời các câu hỏi.
- Thảo luận cặp đôi để hoàn thành phần 2.


	1’
15’

20’
	- Lắng nghe

- 3 HS đọc, lớp đọc thầm theo.

- Thảo luận cặp đôi để hoàn thành phần 2.

Đáp án:

a. 95 000 b

b. ý 3

c. Ý 1

d. ý 3

e. ý 1

g. Ý 3

h1. §T          h2.  DT

h3. ý  4

i. Cháu, chúng tôi.




  3.Củng cố, dặn dò : 3’
- Nhận xét giờ học. 

- Dặn dò học sinh về nhà hoàn thành phần bài tập chưa hoàn chỉnh.

*RKN:    …………………………………………………………………………………………..............
                        …………………………………………………………………………………………...............

______________________________________________________________
Thực hành To¸n
Tuần 14 - tiết 1
I. MỤC tiêu . Giúp HS:

1.Kiến thức:
 - Củng cố cho học sinh cách chia một stp cho một stp, céng, trõ STP.
2.Kĩ năng:
 - Rèn cho học sinh kĩ năng thực hiện phép tính chia một số stp cho một stp; cộng, trừ STP thành thạo.

3.Giáo dục:
 - Giáo dục học sinh ý thức kiên trì, cẩn thận khi thực hiện phép tính.
II. Đồ dùng dạy học

1.GV:Sẵn nội dung bài tập 1, 2, 3 để HS  chon đáp án và làm bài tập trên bảng lớp.

2.HS: VTH Toán

III.Các hoạt động day học chủ yếu

 A. ổn định tổ chức(1’).  Hát
B. Bài cũ (5p) 

  - Cho 2 HS làm bài tập 2 VBT. GV chấm bài ở VBT của HS 

C.Bài mới

	Hoạt động của thầy
	TG
	                   Hoạt động của trò

	1.GTB. Ghi đầu bài

2.Hoạt động

Bài 1
- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS nêu phép tính có kết quả đúng.

- Gọi 1 HS lên bảng làm bài tâp

- HD HS cả lớp chữa bài.

- GVnhận xét chung.  
Bài 2
- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS nêu cách tính giá trị biểu thức đã cho.

- Gọi 1 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào Vở TH Toán

- HD HS chữa bài.

Bài 3
- Gọi HS đọc bài toán. GV HD thêm:

+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

+ Đây là loại toán nào?

- Gọi HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào Vở TH Toán 

Bài 4: Tìm x trong phép chia có dư:
a) x : 3,1  = 1,48( dư 0,013)

b) 1,2 : x  = 1,7  ( dư 0,01)

	1’

5’

6’

8’

10’
	- Nêu lại đầu bài

-1 HS nêu yêu cầu.

- Vài HS nêu : Giải thích cách tìm: 

Ta phải thực hiện tính để tìm xem phép tính nào đúng.

Đáp án:    

a) là A  b) là B   c) là B

- 1 HS nêu yêu cầu.

- 2 HS nêu: Thực hiện phép tính chia trước rồi mới t/h pt cộng, trừ.  Vận dụng cách tính chia một STN cho một STN mà thương tìm được là một STP, cộng, trừ STP để tính.

- 2 HS lên bảng thi làm bài tập. Cả lớp làm vào Vở TH Toán

- HS chữa bài, NX bổ sung.

*Đáp án: 
a) là C. Số dư của phép chia là 0,08
b) là C. Số dư của phép chia là 0,038
  - 1 HS đọc bài toán.    
-1 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm Vở TH Toán

               Bài giải

1l dầu cân nặng là: 
       7,8 :  10,4 =  0,75 (kg)

3,75 kg dầu có số lít dầu là:

       3,75 : 0,75 = 5 (l)

               Đáp số: 5 l

a)  x : 3,1  = 1,48( dư 0,013)

     x = 1,48 x 3,1  + 3,1  

     x = 4,601

 b) 1,2 : x  = 1,7  ( dư 0,01)

     x = (1,2) – 0,01) : 1,7

     x = 1,19 : 1,7 

     x =  0,7


D.Củng cố, dặn dò (2p)

- Nêu lại nội dung vừa ôn tập. 

- GV nhận xét giờ học.

*RKN:            …………………………………………………………………………………………..............
                                 …………………………………………………………………………………………...............

______________________________________________________________
ỒNTOÁN

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

I. Mục tiêu:
- Củng cố cho học sinh về cách chia một số thập phân cho một số thập phân.

- Rèn cho học sinh kĩ năng chia một số thập phân cho một số thập phân.

- Giáo dục học sinh ý thức học tốt bộ môn.

II.Đồ dùng: VBT 

III.Hoạt động dạy học:

  1.Kiểm tra bài cũ:                       3’

- Cho học sinh nhắc lại quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân.

 2.Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
	Hoạt động của thầy
	Tg
	Hoạt động của trò

	Bài tập 1 : Đặt tính rồi tính
a)17,15 : 4,9 
   

b) 0,2268 : 0,18            

c)37,825 : 4,25

Bài tập 2 : Tìm x :

Bài tập 3: (HSKG)

 Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng là 9,5m. Tính chu vi của khu đất đó?

Bài tập 4: (HSKG) Tính:

51,2:3,2- 4,3x(3-2,1)-2,68


	15’
10’


	 Đáp án:
17,15
4,9
0,2268
0,18
37,825
4,25
   245
3,5
   046
1,26
   3825
8,9
     00
     108
        00
          0
a) x [image: image24.wmf]´

 1,4 = 2,8 [image: image25.wmf]´

 1,5
              b) 1,02 [image: image26.wmf]´

 x = 3,57 [image: image27.wmf]´

 3,06

    x [image: image28.wmf]´

 1,4 = 4,2

      1,02 [image: image29.wmf]´

 x = 10,9242

    x           = 4,2 : 1,4 

                  x = 10,9242 : 1,02

    x           = 3


                  x = 10,71

Bài giải
Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:

161,5 : 9,5 = 17 (m)

Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

                          (17 + 9,5) [image: image30.wmf]´

 2 = 53 (m)

                                  Đáp số : 53 

51,2:3,2- 4,3x(3-2,1)-2,68 = 16 – 4,3 x 0,9 -2,68

                                           = 16 – 3,87 – 2,68

                                           = 12,13 -2,68 = 9,45


3.Củng cố, dặn dò :
-Giáo viên nhận xét giờ học, tuyên dương những em học sôi nổi, nhiệt tình.

-Dặn học sinh về nhà ôn lại cách chia một số thập phân cho một số thập phân, làm lại những bài tập trong vở bài tập.

RKN:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

_________________________________________

Ngày soạn : ……………………
Ngày giảng: ……………………
Toán   (T. 73)
LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu :Giúp HS củng cố về:
- Kĩ năng thực hiện các phép tính với các số thập phân.

- Tính giá trị của biểu thức số.

- Tìm thành phần chi​a biết của phép tính.

- Giải bài toán có lời văn liên quan đến phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân.

II. Chuẩn bị

- VBT, bảng phụ
 III.Các hoạt động dạy học 
 A. ổn định tổ chức (1’) -Hát
	Hoạt động dạy
	T/G
	Hoạt động học

	B. Bài cũ 
- 3HS lên bảng làm BT3.

- GVNX, chữa bài và cho điểm HS.

Mỗi phép tính đúng 8đ, trình bày 2đ.
C. bài mới

 1. Giới thiệu bài 
- GV nêu mục tiêu tiết học.

2. Hướng dẫn luyện tập 

*Bµi 1: Đặt tính rồi tính

- GV cho  HS nêu yêu cầu của bài, sau đó yêu cầu HS tự làm bài.

- Cho HS làm phần a,b. Còn phần c,d giảm tải

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp, 

- GV nhận xét và cho điểm HS.

*Bài 2: Tính

- Gv cho HS làm phần a, còn phần b giảm tải

+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

+ Em hãy nêu thứ tự thực hiện các phép tính trongbiểu thức a) ?

- Gọi 1HS lên bảng làm bài, mỗi HS thực hiện tính giá trị của biểu thức, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- Gọi 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau.

- GV nhận xét bài làm và cho điểm HS.

*Bài 3: 
 GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- Cho HS cả lớp làm bài vào vở bài tập, sau đó 1 HS đọc bài làm của mình tr​ước lớp để chữa bài, HS cả lớp theo dõi, bổ sung ý kiến thống nhất bài làm.

- GV nhận xét và cho điểm HS.


	5’

1’

10’

8’

12’
	-Hát
3HS lên bảng làm BT3.

*Bài 3

                  a) 450,07

                  b) 30,54

                  c) 107,08

- HS nêu yêu cầu của bài, sau đó yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Kết quả là :

266,22 : 3,4 = 7, 8

483 : 35 = 13,8

- HS nêu yêu cầu của bài, sau đó yêu cầu HS tự làm bài.

1HS lên bảng làm bài, mỗi HS thực hiện tính giá trị của biểu thức, HS cả lớp làm bài vào vở
a) (51,24 - 8,2) : 26,9 : 5

= 43,04 : 26,9 : 5

= 1,6 : 5 = 0,32

HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS đọc đề bài
-HS cả lớp làm bài vào vở bài tập, sau đó 1 HS lên bảng làm
Bài giải

Động cơ đó chạy đ​ợc số giờ là :

120 : 0,5 = 240 (giờ)

                          Đáp số : 240 giờ

 


3. Củng cố, dặn dò (3’)

- GVNX tiết học.

- Dặn HS về làm bài tập, chuẩn bị bài: Tỉ số phần trăm.
RKN:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

_________________________________________

Kể chuyện (T. 15)
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I. MỤC tiêu :

   1.Kiến thức:
   - Kể lại được một câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân.

   - Hiểu được ý nghĩa câu chuyện mà bạn kể, ý nghĩa việc làm của nhân vật trong truyện.

   2.Kĩ năng:
   - Lời kể tự nhiên, sáng tạo, kết hợp với nét mặt, cử chỉ, điệu bộ.

   3.Thái độ:
   - Biết NX, đánh giá nội dung truyện, lời kể của bạn.

II. CHUẨN BỊ

 1.GV:- Đọc lại ý nghĩa của một số câu chuyện hoạc viết ra bảng phụ.
 2.HS: - SGK, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  
	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	A.Ổn định tổ chức:

B.Kiểm tra bài cũ:  
- Goi 3HS nối tiếp nhau kể lại câu chuyện: Pa - xtơ và em bé.

- Yêu cầu HS nêu ý nghĩa của truyện.

- NX, cho điểm HS.

Kể đúng nội dung câu chuyện 6đ, diễn đạt điệu bộ, lời nói phù hợp, sáng tạo trong lời kể cho 4đ.

C.Bài mới
1. Giới thiệu bài 

- GV nêu mục tiêu tiết học.

2. Hướng dẫn kể chuyện 
a) Tìm hiểu đề bài

- Gäi 2HS đọc đề bài.

- GV phân tích đề bài.

- Gäi HS nối tiếp nhau đọc phần Gợi ý.

- Gọi HS tiếp nối nhau giới thiệu những câu chuyện mà mình đã chuẩn bị.

b) Kể trong nhóm

 - Cho HS thực hành kể trong nhóm. GV đi hướng dẫn những nhóm yếu. Gợi ý HS cách làm việc:

+ Giới thiệu truyện.

+ Kể những chi tiết làm nổi rõ hoạt động của nhân vật.

+ Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

c) Kể trước lớp
- Gäi 5 - 7 HS thi kể.
- GV khuyến khích HS lắng nghe và hỏi lại bạn kể những tình tiết về nội dung truyện, ý nghĩa truyện.

Bình chọn bạn kể chuyện hay nhất,hấp dẫn nhất.
- NX, bình chọn HS có câu chuyện hay nhất, HS kể chuyện hấp dẫn nhất.
	1’

5’

1’

7’

10’

15’
	-Hát
- 3HS nối tiếp nhau kể lại câu chuyện: Pa - xtơ và em bé.
- 1;2 HS nêu ý nghĩa của truyện.

- HS lắng nghe.
Đề bài: Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân.
- 4HS nối tiếp nhau đọc phần Gợi ý.

-HS tiếp nối nhau giới thiệu những câu chuyện mà mình đã chuẩn bị.

+ Tôi xin kể câu chuyện về anh Nam, anh là người đã nghĩ ra chiếc máy xúc bùn tự ®ộng , mang lại lợi ích kinh tế cho người dân xã anh. Câu chuyện về anh tôi đọc trên báo ANTG.

+ Tôi xin kể câu chuyện về cô Trân. Cô đã giàu lòng nhân ái, nuôi hơn 20 trẻ em nghèo , lang thang. Câu chuyện về cô tôi đọc trên báo phụ nữ
* HS thực hành kể trong nhóm:

+ Giới thiệu truyện.

+ Kể những chi tiết làm nổi rõ hoạt động của nhân vật.

+ Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- 5- 7 HS thi kể + trao đổi ý nghĩa câu chuyện
- HS lắng nghe và hỏi lại bạn kể những tình tiết về nội dung truyện, ý nghĩa truyện.

- Bình chọn bạn kể chuyện hay nhất,hấp dẫn nhất.
- NX, bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất, bạn kể chuyện hấp dẫn nhất.


  D. Củng cố, dặn dò (3’)

- GVNX tiết học.

- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện mà các bạn kể cho người thân nghe. 

- Chuẩn bị một câu chuyện kể về một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình.

*RKN:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................


Tập đọc (TIẾT 30)
VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY

I. Mục tiêu :

-  Đọc đúng các tiếng, từ ngữ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hư​ởng của phương ngữ.

 -  Đọc trôi chảy, ngắt nghỉ hơi đúng giữa các  dòng thơ, khổ thơ, nhấn giọng  ở các từ ngữ  gợi tả. Đọc diễn cảm toàn bài.

 - Hiểu các từ trong bài: giàn giáo, trụ bê tông, cái bay..

 - Hiểu nội dung, ý nghĩa bài thơ :Hình ảnh đẹp và sống động của ngôi nhà đang xây thể hiện sự đổi mới hằng ngày trên đất n​íc ta.

II. Chuẩn bị
 - Bảng phụ
III. Các hoạt động  dạy học
	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	A.Ổn định tổ chức:

B.Kiểm tra bài cũ: 

- Gäi 2HS tiếp nối nhau đọc toàn bài Buôn Chư Lênh đón cô giáo và TLCH:

+ HS1: Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo ntn ?

+ HS2: Bài tập đọc cho em biết điều gì?

- NX và cho điểm HS.

C. bài mới

1. Giới thiệu bài 
- HS quan sát tranh và giới thiệu bài.

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc 
- Gäi 1HS khá đọc bài thơ.

- GV chia đoạn.

+ Đoạn 1: Chiều đi học về … còn nguyên màu vôi gạch.
+ Đoạn 2: Bầy chim đi ăn về … lớn lên với trời xanh.

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn.

+ Lần 1: sửa lỗi phát âm + ngắt câu.

chú ý cách ngắt nhịp:

                Chiều / đi học về;

Ng«i nhà / như trẻ nhỏ

               Lớn lên / với trời xanh…

- Cho HS đọc chú giải.

+ Lần 2: 

+ Lần 3: NX

-Cho HS luyện đọc theo cặp.

- GV đọc mẫu bài thơ.

b) T ìm hiểu bài

1. Các bạn nhỏ quan sát ngôi nhà đang xây.

-Cho HS đọc thầm khổ thơ 1

+ Các bạn nhỏ quan sát ngôi nhà đang xây khi nào ?

+ Những chi tiết nào vẽ lên hình ảnh một ngôi nhà đang xây ?

2.Vẻ đẹp của ngôi nhà đang xây

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn còn lại.

+ Tìm những hình ảnh so sánh nói lên vẻ đẹp của ngôi nhà.

+ Tìm những hình ảnh nhân hóa làm cho ngôi nhà được miêu tả sống động, gần gũi.

+ Hình ảnh những ngôi nhà đang xây nói lên điều gì về cuộc sống trên đất nước ta
+ Bài thơ cho em biết điều gì ?

* Ý chính: Hình ảnh đẹp và sống động của ngôi nhà đang xây thể hiện sự đổi mới hằng ngày trên đất nước ta.

c) Đọc diễn cảm 

-Cho HS đọc nối tiếp  bài.

- Nêu giọng đọc toàn bài.

- Tổ chức cho HS đọc diễn cảm khổ thơ 1+2:

+ Treo bảng phụ.

+ Đọc mẫu.

+Cho HS luyện đọc theo cặp.

- Tổ chức cho HS đọc diễn cảm.

- NX, cho điểm từng HS.
	1’

5’

1’

8’

10’

12’
	-Hát
- Ngư​ời dân đón tiếp cô giáo rất trang trọng và thân tình. Họ đến chật ních ngôi nhà sàn. Họ mặc quần áo như​ đi hội. Họ trải đường đi cho cô giáo suốt từ đầu cầu thang tới cửa bếp, giữa nhà sàn bằng những tấm  lông thú mịn như nhung. Già làng đứng đón khách ở giữa nhà sàn, đưa cho cô  giáo 1 con dao để cô chém 1 nhát  vào cây cột, thực hiện nghi lễ để trở thành người trong buôn.

- Tình cảm của ng­​êi Tây Nguyên yêu quý cô giáo, biết  trọng văn hoá mong muốn cho con em của dân tộc mình ®​­îc học hành, thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu.

- HS quan sát tranh
- 1HS khá đọc bài thơ
Lớp theo dõi đánh dấu

+ Đoạn 1: Chiều đi học về … còn nguyên màu vôi gạch.

+ Đoạn 2: Bầy chim đi ăn về … lớn lên với trời xanh.

- HS đọc nối tiếp đoạn.

+ Lần 1: sửa lỗi phát âm + ngắt câu

chú ý cách ngắt nhịp:

        Chiều đi học về;
        Ng«i nhà  như trẻ nhỏ
        Lớn lên  với trời xanh…

.- HS đọc chú giải.

+ Lần 2: 

+ Lần 3: NX

- HS luyện đọc theo cặp.

- HS đọc thầm khổ thơ 1

+ Các bạn nhỏ quan sát ngôi nhà đang xây khi đi học về.

+ Những ngôi nhà đang xây với giàn giáo như cái lồng che chở, trụ bê tông nhú lên, bác thợ nề đang cầm bay, ngôi nhà thở ra mùi vôi vữa, còn nguyên màu vôi gạch, những rãnh tường chưa trát.

- HS đọc thầm đoạn còn lại.

+ Những hình ảnh:

Giàn giáo tựa cái lồng.

Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây.

Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong.

Ngôi nhà như bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch.

+ Những hình ảnh:

Ngôi nhà tựa vào nên trời sẫm biếc, thở ra mùi vôi vữa.

Nắng đứng ngủ quên trên những bức tường.

Làn gió mang hương, ủ đầy những rãnh tường chưa trát.

Ngôi nhà lớn lên với trời xanh.

+ Hình ảnh những ngôi nhà đang xây nói lên:
 Đất nước ta đang trên đà phát triển.

Đất nước là một công trình xây dựng lớn.

Đất nước đang thay đổi từng ngày, từng giờ.

- HS cả lớp theo dõi, trao đổi tìm giọng đọc.

- Toàn bài đọc gịong  chậm rãi, nhẹ nhàng, tình cảm.

Nhấn giọng ở các từ: giàn giáo,cái lồng, trụ bê tông nhú lên, một mầm cây, huơ huơ, tạm biệt, tựa vào nền trời sẫm biếc, vôi vữa, bài thơ, bức tranh, nguyên màu.

- HS khá thể hiện.

- HS luyện đọc theo cặp.

- 3HS thi đọc diễn cảm.


C. Củng cố, dặn dò (3’)

+ Qua bài thơ cho em biết điều gì ?
+ Nêu những đổi mới trên quê hương em?

- GVNX tiết học.

- Dặn HS về nhà học thuộc lòng bài thơ và chuẩn bị bài: Thầy thuốc như mẹ hiền.

*RKN:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................
___________________________________________________
Khoa học (Tiết 29)
                               Thuỷ tinh

I. Mục tiêu 

1.Kiến thức: Gióp HS  
  - Phát hiện một số tính chất và công dụng của thuỷ tinh thông thường.

  - Kể tên các vật liệu được dùng để sản xuất ra thuỷ tinh.

  - Nêu tính chất và công dụng của thuỷ tinh chất lượng cao.

          2.Kĩ năng: Qs nhận biết

          3.Thái độ: GD HS biết sử dụng, bảo quản những đồ dùng bằng thuỷ tinh

II. Đồ dùng dạy -  học 
  1.GV: Hình và thông tin tr. 60, 61

  2.HS: Sgk

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 

	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	A.Ổn định tổ chức:

B.Kiểm tra bài cũ:
-Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi bài Xi măng.

+ Nêu tính chất và cách bảo quản Xi măng ?

+ Xi măng có lợi ích gì trong đời sống ?
	1’
5’
	-Hát
- 2 HS trình bày.



	C. Bài mới
	
	

	 * Hoạt động 1: Quan sát thảo luận       

 - HS quan sát hình tr. 60 và trả lời các câu hỏi trong SGK.                           

- Cho một số HS trình bày trước lớp kết quả làm việc theo cặp.

- GV kết luận: Thuỷ tinh trong suốt, cứng nhưng giòn, dễ vỡ. Chúng thường được dùng để sản xuất chai, lọ, cốc, kính đeo mắt, kính xây dựng.
	13’
	- HS hoạt động theo cặp.                             

- HS trao đổi thảo luận cả lớp.  

Thuỷ tinh trong suốt, cứng nhưng giòn, dễ vỡ. Chúng thường được dùng để sản xuất chai, lọ, cốc, kính đeo mắt, kính xây dựng.



	* Hoạt động 2: Thực hành và xử lí thông tin            

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thảo luận các câu hỏi SGK tr-61. Thư kí ghi nhanh kết qủa theo mẫu:

Thuỷ tinh

- Tính chất

- Tính chất & công dụng của thuỷ tinh chất lượng cao

- Cách bảo quản những đồ dùng bằng thuỷ tinh

- GV kết luận: Thuỷ tinh được chế tạo từ cát trắng và một số chất khác. Loại thuỷ tinh chất lượng cao được dùng trong y tế, phòng thí nghiệm, những dụng cụ quang học chất lượng cao…
+ Biết người ta chế tạo đồ thuỷ tinh bằng cách nào không ?
	15
	- HS hoạt động nhóm. 1 Nhóm dán phiếu của mình lên bảng. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ Thuỷ tinh trong suốt, không gỉ, cứng nhưng dễ vỡ. Thuỷ tinh không cháy, không hút ẩm và không bị a xít ăn mòn.

+ Dùng để làm chai lọ trong phòng thí nghiệm, đồ dùng y tế, kính xây dựng,…

+ Cần nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh.

-… đun nóng chảy cát trắngvà các chất khác rồi thổi thành các hình dạng mình muốn.

	 D. Củng cố,  dặn dò (2p)
	

	· Hãy nêu cách bảo quản đồ dùng bằng thuỷ tinh.

· NX tiết học


*RKN:
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Ngày soạn : ……………………
Ngày giảng: ……………………
Toán (T. 74)
TỈ SỐ PHẦN TRĂM

I. MỤC tiêu . Giúp HS:

   1.Kiến thức:

   - Dựa vào tỉ số xây dựng hiểu biết ban đầu về tỉ số phần trăm.

   - Hiểu ý nghĩa thực tế của tỉ số phần trăm.

   2.Kĩ năng:BiÕt tìm tỉ số phần trăm của 2 số.
   3.Thái độ: Yêu thích giải bài toán về tỉ số phần trăm.
II. CHUẨN BỊ

 1.GV:Hình vuông kẻ 100 ô, tô màu 25 ô để biểu diễn 25%. Bảng phụ chÐp BT 1;2
 2.HS:  SGK, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  
	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	A.Ổn định tổ chức:

B.Kiểm tra bài cũ:  
- Goi 2HS lên bảng làm BT1.

- GVNX và cho điểm HS.

* Mỗi phép tính đúng 5đ.C. 
C.Bài mới
1. Giới thiệu bài 
- Tỉ số phần trăm có ý nghĩa như thế nào, làm thế nào để xây dựng được tỉ số phần trăm chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.

2. Giới thiệu khái niệm tỉ số phần trăm (xuất phát từ khái niệm tỉ số) 
a) VÝ dô 1

- GV nêu bài toán : Diện tích của một vườn trồng hoa là 100m2, trong đó có 25m2 trồng hoa hồng. Tìm tỉ số của diện tích hoa hồng và diện tích vườn hoa.

- GV yêu cầu HS tìm tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa.
- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ, sau đó vừa chỉ vào hình vẽ vừa giới thiệu :

+ Diện tích vườn hoa là 100m2.

+ Diện tích trồng hoa hồng là 25m2.

+ Tỉ số của diện tích trồng hoa và diện tích vườn hoa là : 
[image: image31.wmf]100

25

.

+ Ta viết  
[image: image32.wmf]100

25

 = 25% đọc là hai mươi lăm phần trăm.

+ Ta nói : Tỉ số phần trăm của dịên tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa là 25% hoặc diện tích trồng hoa hồng chiếm 25% diện tích vườn hoa.

- GV cho HS đọc và viết 25%

b) Ví dụ 2

- GV nêu bài toán ví dụ : Một trường có 400 học sinh, trong đó có 80 học sinh giỏi. Tìm tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường.

- GV yêu cầu HS tính tỉ số giữa số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường.
- GV : Hãy viết tỉ số giữa số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường dưới dạng phân số thập phân.

- Hãy viết tỉ số 
[image: image33.wmf]100
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 dưới dạng tỉ số phần trăm.

- Vậy số học sinh giỏi chiếm  bao nhiêu phần trăm số học sinh toàn trường ?

- GV giảng : Tỉ số phần trăm 20% cho biết cứ 100 học sinh trong trường thì có 20 em học sinh giỏi.

- GV cho HS quan sát hình minh hoạ và giảng lại về ý nghĩa của 20%.

- GV yêu cầu HS dựa vào cách hiểu hãy giải thích em hiểu các tỉ số phần trăm sau như thế nào ?

+ Tỉ số giữa số cây còn sống và số cây được trồng là 92%.

+ Số học sinh nữ chiếm 52% số học sinh toàn trường.

+ Số học sinh lớp 5 chiếm 28% số học sinh toàn trường.
3.Luyện tập 
Bài 1

- GV viết lên bảng phân số 
[image: image34.wmf]300
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 và yêu cầu HS : Viết phân số trên thành phân số thập phân, sau đó viết phân số thập phân vừa tìm được dưới dạng tỉ số phần trăm.

- Gọi 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- GV chữa bài, yêu cầu HS ngồi cạnh nhau đổi chép vở để kiểm tra bài lẫn nhau.
Bài 2

- GV gọi HS đọc đề bài toán.

+ Mỗi lần  người ta  kiểm tra bao nhiêu sản phẩm ?

+ Mỗi lần có bao nhiêu sản phẩm đạt chuẩn?

+ Tính tỉ số giữa số sản phẩm đạt chuẩn và số sản phẩm được kiểm tra.
+ Hãy viết tỉ số giữa số sản phẩm đạt chuẩn và sản phẩm được kiểm tra dưới dạng tỉ số.

- GV : Trung bình mỗi lần kiểm tra 100 sản phầm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn nên tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm đạt chuẩn và sản phẩm được kiểm tra mỗi lần chính là tỉ số phần trăm của số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm.

- Cho HS làm bài vào vở bài tập, sau đó 1 HS đọc bài làm trước lớp.
- Nhận xét, chữa bài.
	1’
4’

1’

12’

10’

10’


	-Hát

- 2HS lên bảng làm BT1.

*Bài 1 VBT
  Đáp án:   a)  7,83

                  b)  13,8

                  c)  25,3

                  d)  0,48

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và nêu ví dụ.

- HS tính và nêu trước lớp : Tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa là 25 : 100 hay 
[image: image35.wmf]100

25

.

- HS đọc và viết 25%

Ta viết  
[image: image36.wmf]100
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 = 25% đọc là hai mươi lăm phần trăm.

- HS nghe và tóm tắt lại bài toán.

- HS nêu : Tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là:    80 : 400 hay 
[image: image37.wmf]400
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- HS viết và nêu : 
[image: image38.wmf]400
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 =
[image: image39.wmf]100
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.

- HS viết và nêu : 20%

- HS nêu : Số học sinh giỏi chiềm 20% số học sinh toàn trường.

+ Tỉ số này cho biết cứ trồng 100 cây thì có 92 cây sống được.

+ Tỉ số này cho biết cứ 100 học sinh của trường thì có 52 em là học sinh nữ.

+ Tỉ số này cho biết cứ 100 học sinh của trường thì có 28 em là học sinh lớp 5.
- 1 HS phát biểu ý kiến, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến đi đến thống nhất
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 =  25%
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 = 15%
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 = 32%

-1 HS đọc đề bài toán.
+ Mỗi lần kiểm tra 100 sản phẩm.
+ Mỗi lần có 95 sản phẩm đạt chuẩn.

+ Tỉ số giữa sản phẩm  đạt chuẩn và sản phẩm kiểm tra là :

95 : 100 = 
[image: image47.wmf]100

95

.

- HS viết và nêu : 
[image: image48.wmf]100

95

 = 95%.

                Bài giải

Tỉ số phần trăm của số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm là 
          95 : 100 = 
[image: image49.wmf]100

95

 = 95%

              Đáp số : 95%


D. Củng cố, dặn dò (3’)

-Nêu lại các bước tìm tỉ số % của hai số.
- GVNX tiết học.

- Dặn HS về nhà làm BT, chuẩn bị bài: Giải toán về tỉ số phần trăm.
*RKN:
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Tập làm văn   TIẾT 29
LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI


(Tả hoạt động)

I. Mục tiêu 

- KT: Xác định được các đoạn của bài văn tả người, nội dung chính của từng đoạn, những chi tiết tả hoạt động của người.

- KN: Viết đoạn văn tả hoạt động của một người mà em yêu mến.
- TTĐ: Thêm yêu quí, vâng lời cha mẹ …
II. Chuẩn bị
 - Giấy khổ to, bút dạ.

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động dạy
	T/G
	Hoạt động học

	A.Ổn định tổ chức:

B.Kiểm tra bài cũ: 

- GVNX, cho điểm từng HS.

* Đúng nội dung một biên bản (8 đ), trình bày 2 đ.

C. bài mới
1. Giới thiệu bài (1’)

- Để miêu  tả các hoạt động của một người ta cần chú ý điều gì chúng ta  cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.

2. Hướng dẫn làm bài tập (32’)

Bài 1

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu HS làm bài theo cặp

- GV lần l​ợt nêu câu hỏi yêu cầu HS trả lời:

+ Xác định các đoạn của bài văn?

+ Nêu nội dung chính của từng đoạn?

+ Tìm những chi tiết tả hoạt động của bác Tâm trong bài văn?
- Gọi 2 HS đọc yêu cầu và gợi ý 

- Hãy giới thiệu về ngư​ời em định tả?
- Yêu cầu HS viết đoạn văn. 1HS viết vào giấy khổ to, HS cả lớp viết vào vở.

- Gọi HS viết vào giấy dán bài lên bảng, dọc đoạn văn. GV sửa chữa cho HS. 

- Gọi 3HS đọc đoạn văn mà mình viết

- GV nhận xét cho điểm bài đạt yêu cầu

Bài 2

+ Em tả bố em đang xây bồn hoa.

+ Em tả mẹ em đang vá áo....
	1’

5’

1’

32’

15’

15’
	-Hát
- 2HS đọc biên bản một cuộc họp tổ, họp lớp, họp chi đội.

-HS đọc yêu cầu bài tập

-HS làm bài theo cặp
- Đoạn 1: Bác Tâm.....cứ loang ra mãi.

- Đoạn 2: mảng đ​ường.... vá áo ấy

- Đoạn 3: còn lại

+ Đo¹n 1: tả bác Tâm đang vá đường

+  Đoạn 2: tả kết quả lao động của bác Tâm

+ Đoạn 3: tả bác đang đứng tr​ớc mảng đ​ường đã vá xong.

+ Những chi tiết tả hoạt động: 

- Tay phải cầm búa, tay trái xếp rất khéo những viên đá bọc nhựa đư​ờng đen nhánh vào chỗ trũng.

- Bác đập búa đều xuống những viên đá , hai tay đ​a lên hạ xuống nhịp nhàng

- Bác đứng lên vư​ơn vai mấy cái liền

+ HS đọc yêu cầu bài tập

- HS làm bài vào vở

- HS đọc bài viết


 * VD:  Chiều hè, những ánh  nắng vàng cuối ngày đã ngả dài theo bóng cây . Em đi học về thì thấy bố mình đang lói hói tr​íc sân. Thì ra bè em đang xây bồn hoa. Xung quanh chỗ bố ngồi ngổn ngang cát, xi măng, gạch ®á…Bªn phải bố là chậu vữa trộn xi măng sóng sánh màu xanh, chồng gạch đỏ đều tăm t¾p  bên tay trái ngay tầm tay với. Tay phải bố cầm chiếc bay, xúc vữa đổ lên mặt hàng gạch rồi bố nhanh tay gạt cho đều và phẳng. Tay trái bố nhặt từng viên gạch đỏ xếp ngay ngắn   lên trên, rồi trở  cán bay , bố gõ nhÌ nhẹ lên viên gạch. Trông động tác của bố rất đều đặn và khéo léo . Chẳng mấy chốc chiếc bồn hoa hình vòng cung hiện lên rất đẹp. Nhìn bố say mê làm việc em thấy mình yêu bố biết bao.              
C. Củng cố, dặn dò (3’)

+ Khi tả hoạt động của một người cần chú ý điều gì ?

- GVNX tiết học.
- Dặn HS về nhà hoàn thành đoạn văn, ghi lại kết quả quan sát hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé đang tuổi tập nói, tập đi.
*RKN:
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Địa lí (T.15)
Thương mại và du lịch
(GDMTBĐ: mức độ tích hợp liên hệ)

I.Mục tiêu
   1.Kiến thức: Sau bài học, HS:
  - Biết sơ lược về khái niệm: thương mại, nội thương, ngoại thương, thấy được vai trò của ngành thương mại trong đời sống & sản xuất.

  - Nêu được tên các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu của nước ta.

  - Nêu được điều kiện thuận lợi phát triển du lịch của nước ta.             

  - Xác định trên bản đồ các trung tâm thương mại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh  các trung tâm du lịch lớn của nước ta.
- HS biết một trong những thế mạnh mà biển mang lại cho con người làdu lịch biển. Nước ta có điều kiện để phát triển ngành này.

- Mặt trái của du lịch biển là ô nhiễm biển, vì vậy cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển. 

   2.Kĩ năng:  QS bản đồ, chỉ bản đồ và kết hợp trình bày các kiến thức trên bản đồ
   3.Thái độ:
 - GD HS biết quý trọng và giữ gìn bảo tồn những nơi có điều kiện phát triển du lịch của địa phương và đất nước.
II.ĐỒ dùng dạy- học
1.GV:- Bản đồ hành chính Việt Nam.

          -Tranh ảnh về các chợ lớn, trung tâm thương mại và ngành du lịch.

2.HS: Sgk

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	A.Ổn định tổ chức:

B.Kiểm tra bài cũ:  

? Nêu một số tuyến đường quan trọng của nước ta.               
	1’
5’
	-Hát

- 1 HS lên bảng, HS cả lớp nhận xét, bổ sung.

+ Đường ô-tô, đường sắt thống nhất Bắc-Nam, đường biển- sông, đường hàng không, ..

	C. Bài mới
	
	

	a) Hoạt động thương mại

* Hoạt động 1:(Làm việc theo cặp)
	15’
	

	- Cho HS  dựa vào SGK trả lời các câu hỏi sau:
  + Thương mại gồm những hoạt động nào?

  + Những địa phương nào có hoạt động thương mại phát triển nhất cả nước?
+Nêu vai trò của ngành thương mại?

+ Kể tên các mặt hàng xuất, nhập khẩu chủ yếu ở nước ta? 
- GV giúp HS hoàn thiện câu trả lời.
	
	-HS làm việc theo cặp.

- Chỉ định HS trình bày kết quả, chỉ trên bản đồ các trung tâm thương mại lớn  nhất nước ta.

+ Thương mại gồm những hoạt động nội thương và hoạt động ngoại thương.

+ Những địa phương có hoạt động thương mại phát triển nhất cả nước là: Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh.
+Vai trò của ngành thương mại: Nhờ có hđ thương mại thương mại mà SP của các ngành SX đến được với người tiêu dùng. Xuất khẩu hàng hoá, vật liệu và khoáng sản ra nước ngoài lấy ngoại tệ và hàng hoá làm giàu cho đất nước.

	- GV kết luận chung.
	
	-HS trình bày kết quả.

	b) Ngành du lịch
	
	

	*Hoạt động 2:(Làm việc theo nhóm).
	
	- HS làm việc nhóm.

	- Cho HS dựa vào SGK & vốn hiểu biết :
-Trả lời các câu hỏi :
+ Nêu một số điều kiện để phát triển du lịch ở nước ta.
+ Cho biết vì sao những năm gần đây, lượng du khách đến nước ta ngày một tăng lên? 
+ Kể tên các trung tâm du lịch lớn ở nước ta?

- Cho HS trình bày kết quả.
-GV: Mặt trái của du lịch biển là ô nhiễm biển, vì vậy cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển. 
	12’
	- HS  trình bày kq, chỉ trên bản đồ các trung tâm du lịch lớn của nước ta.

   + Nước ta có điều kiện để phát triển ngành này. Một số điều kiện để phát triển du lịch ở nước ta : Nước ta có nhiều phong cảnh đẹp, bãi tắm tốt, các công viên, các công trình kiến trúc, di tích lịch sử,....
Trong đó các địa điểm được công nhận là di sản thế giới như : Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, 

  + Những năm gần đây, lượng du khách đến nước ta ngày một tăng lên vì nhờ đời sống được nâng cao, các dịch vụ du lịch được cải thiện,...

  + Những trung tâm du lịch lớn ở nước ta : Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vịnh Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu.

	- GV kết luận:

+ Nước ta có nhiều đk  để phát triển du lịch.   

+ Số lượng du khách đến nước ta do đời sống được nâng cao, cá dịch vụ du lịch phát triển.

+ Các trung tâm du lịch lớn: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hạ Long, Huế, Đà nẵng, nha Trang, vũng Tàu,...
	
	- Cho HS nhắc lại.

	        D. Củng cố, dặn dò(4’)
	

	- Nhắc lại nội dung bài học. 

- GV nhận xét giờ học.
	-2HS nhắc lại nội dung bài học(SGK)


*RKN:
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Khoa häc(T.30)

                                        Cao su
I.Mục tiêu  
   1.Kiến thức:

    Sau bài học, HS có khả năng:

  - Làm thực hành để tìm ra tính chất của cao su. 

  - Kể tên các vật liệu để chế tạo ra cao su.

  - Nêu tính chất, công dụng & cách bảo quản các đồ dùng bằng cao su.

   2.Kĩ năng: - KN: QS nhận biết
   3.Thái độ:- GD ý thức sử dụng và bảo quản những đồ dùng bằng cao su.
II. Đồ dùng dạy -  học
   1.GV:-H×nh tr. 62, 63 SGK 

          -Sưu tầm một số đồ dùng làm bằng cao su. 

   2.HS: Sgk 

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu 

	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	A.Ổn định tổ chức:

B.Kiểm tra bài cũ:  

-Gọi 3 HS lên bảng trả lời câu hỏi bài Thuỷ tinh. 

+Nêu tính chất của thuỷ tinh?

+Kể tên một số đồ dùng làm bằng thuỷ tinh …biết ?
	1’

5’
	-Hát

- 3 HS trình bày.

- HS cả lớp theo dõi, nhận xét.

	C.Bài mới
	
	

	*Hoạt động 1:Thực hành
	15’
	- HS chơi theo  nhóm 4

	- GV yêu cầu hoạt động nhóm 4 thực hành theo chỉ dẫn tr-63 SGK. 

- Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả thực hành của nhóm mình.  
	
	- Cho HS làm thí nghiệm trong nhóm.

  + Ném quả bóng cao su xuống nền nhà, quả bóng lại nảy lên.

  + Kéo căng sợi dây cao su, sợi dây dãn ra. Khi buông tay sợi dây lại trở về chỗ cũ.



	- GV kết luận: Cao su có tính đàn hồi.
	
	- HS nghe.

	* Hoạt động 2: Thảo luận
	 12
	

	- Cho HS đọc nội dung bạn cần biết tr- 63 SGK để trả lời các câu hỏi cuối bài. 

- Gọi một số HS lần lượt trả lời từng câu hỏi.

       + Nêu tính chất của cao su.

    + Người ta đùng cao su để làm gì?

     + Khi sử dụng cao su ta cần chú ý đièu gì?

- GV kết luận: 

+ Có 2 loại cao su.( Tự nhiên, nhân tạo)

+ Cao su có tính đàn hồi

+ Cao su được sử dụng để làm săm, lốp xe.

+ Không nên để các đồ dùng băng cao su ở nơi có nhiệt độ quá cao, hoặc quá thấp, không để hoá chất dính vào,...             
	
	-Nêu tính chất của cao su:

+ Có 2 loại cao su.( Tự nhiên, nhân tạo)

+ Cao su có tính đàn hồi

+ Cao su được sử dụng để làm săm, lốp xe, bóng, ....

+ Không nên để các đồ dùng băng cao su ở nơi có nhiệt độ quá cao, hoặc quá thấp, không để hoá chất dính vào,...             

	D.  Củng cố, dặn dò(2p)
	

	- Nhắc lại tính chất của cao su

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS chuẩn bị bài Chất dẻo.
	


*RKN:
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Ngày soạn : ……………………
Ngày giảng: ……………………                                                        
Toán (T. 75)
           GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

I. MỤC tiêu . Giúp HS:

   1.Kiến thức:

- Biết cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.

   2.Kĩ năng: 

- Vận dụng để giải các bài toán đơn giản về tìm tỉ số phần trăm của hai số.

   3.Thái độ: Ham thích tìm hiểu và khám phá những điều mới lạ, thích học toán. 
II. CHUẨN BỊ

 1.GV: - Bảng phụ chÐp BT 1;2
 2.HS: - SGK, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  
	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	A.Ổn định tổ chức:

B.Kiểm tra bài cũ:  
- Gäi 2HS lên bảng làm BT3a,b; 

- GVNX, cho điểm từng HS.

C.Bài mới
1. Giới thiệu bài 
- Giờ học hôm nay các em sẽ học giải các bài toán về  tỉ số phần trăm.
2.Hướng dẫn giải toán về tỉ số phần trăm 
a) Giới thiệu cách tìm tỉ số phần trăm của 315 và 600

- GV nêu bài toán ví dụ : Trường Tiếu học Vạn Thọ có 600 học sinh, trong đó có 315 học sinh nữ, Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường.

- GV yêu cầu HS thực hiện :

+ Viết tỉ số giữa số học sinh nữ và số học sinh toàn trường.

+ Hãy tìm thương 315 : 600

+ Hãy nhân 0,525 với 100 rồi lại chia cho 100.

+ Hãy viết 52,5 : 100 thành tỉ số phần trăm.

- GV nêu : Các bước trên chính là các bước chúng ta đi tìm tỉ số phần trăm  giữa số học sinh nữ và số học sinh toàn trường.

Vậy tỉ số phần trăm giữa số HS nữ và số học sinh toàn trường là 52,5%.

- Ta có thể viết gọn các bước tính trên như sau :

315 : 600 = 0,525 = 52,5%

- GV hỏi : Em hãy nêu lại các bước tìm tỉ số phần trăm  của hai số 315 và 600.

b)  Hướng dẫn giải bài toán về tìm tỉ số 

phần trăm.

- GV nêu bài toán : Trong 80kg nước biển có 2,8 kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

- GV giải thích : Có 80kg nước biển, khi lượng nước bốc hơi hết thì người ta thu được 2,8 kg muối. Tìm  tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét bài làm của HS.
3.Luyện tập 
Bài 1 
- GV yêu cầu HS đọc đề bài mẫu và tự làm bài.

-Cho HS làm bài vào vở bài tập, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

- GV gọi HS đọc các tỉ số phần trăm vừa biết được.

- GV nhận xét bài làm của HS.
Bài 2
- GV gọi HS  nêu yêu cầu của bài.

 - Gọi 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

- GV nhắc HS : Trong bài tập trên, khi thương của hai số các em đều chỉ thu được thương gần đúng. Trong cuộc sống, hầu hết các trường hợp để tính tỉ số phần trăm của hai số đều chỉ tìm được thương gần đúng. Thông thường các em chỉ cần lấy đến 4 chữ số ở phần thập phân là được.

Bài 3: 
- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- GV hỏi : Muốn biết số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp chúng ta phải làm như thế nào ?

- Gọi 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- Gọi 1 HS nhận xét bài bạn làm.

- GV nhận xét và cho điểm HS.


	1’
5’

1’

12’

20’
	-Hát

a) Tỉ số phần trăm của số cây lấy lấy gỗ và số cây trong vườn là:

       540 : 1000 = 54%

b) Số cây trong vườn là:

       1000 – 540 = 460 (cây)

 Tỉ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn là:

       460 : 1000 = 46%

       Đáp số: a)54% ; b)46%
- HS lắng nghe.

- HS làm và nêu kết quả của từng bước.

+ Tỉ số giữa số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 315 : 600

+ 315 : 600 = 0,525
+ 0,525 
[image: image50.wmf]´

 100 : 100 = 52,5 : 100

+ 52,5%
-1 HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi, bổ sung ý kiến và thống nhất các bước làm như sau :
+ Tìm thương của 315 và 600.

+ Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải.

- HS nghe và tóm tắt bài toán.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

                 Bài giải

Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là :

         2,8 : 80 = 0,035

        0,035 = 3,5%

             Đáp số : 3,5 %

- HS cả lớp theo dõi và tự kiểm tra bài của mình.

- 1HS đọc đề bài mẫu và tự làm bài.

- HS làm bài vào vở bài tập, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

- HS đọc các tỉ số phần trăm vừa biết được.

*Kết quả :

 0,3 =30%; 0,234 = 23,4%; 1,35 = 135%
- HS đọc đề bài, giới thiệu mẫu bằng cách cho HS tính 19: 30, dừng lại ở 4 chữ số sau dấu phẩy, viết 0,6333...= 63,33%. Sau đó mỗi HS chọn 1 trong 2 phần b, c & tính . Cho vài HS nêu kết quả , lớp nx, bổ sung.
- HS làm việc cá nhân với GV.1 HS làm vào bảng nhóm.

45: 61 = 0,7377... = 73,77%
- gọi HS đọc đề bài toán. 

- Sau đó 1 HS lên bảng làm bài lớp làm bài vào vở. 
- Lớp đổi chéo bài kiểm tra lẫn nhau.

1 HS đọc trước lớp, HS cả lớp theo dõi, nhận xét.
              Bài giải

   Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là 

        13 : 25 = 0,52
        0,52 = 52%

           Đáp số : 52%


D. Củng cố, dặn dò (2’)
+ Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm ntn ?

- GVNX tiết học.

- Dặn HS về làm bài tập. Chuẩn bị tiết: Luyện tập.
*RKN:
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Luyện từ và câu (T. 30)
TỔNG KẾT VỐN TỪ

I. MỤC TIÊU:

   1.Kiến thức:

- Tìm được những từ ngữ chỉ người, nghề nghiệp, các dân tộc anh em trên đất nước.

- Tìm được những câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao nói về quan hệ gia đình, thầy trò, bạn bè và hiểu nghĩa của chúng.

- Tìm những từ ngữ miêu tả hình dáng của người.

   2.Kĩ năng: 

- Sử dụng các từ ngữ miêu tả hình dáng của người để viết đoạn văn tả người.

   3.Thái độ: Thêm yêu quý gắn bó quan hệ gia đình, thầy trò, bạn bè.
II. CHUẨN BỊ

   1.GV: - Bảng phụ chÐp BT 3;4
   2.HS: - SGK, VBT, Giấy khổ to, bút dạ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  
	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	A.Ổn định tổ chức:

B.Kiểm tra bài cũ:  
- Gäi 3HS lên bảng đặt câu với các từ có tiếng phúc mà em tìm được ở tiết trước.

+ Thế nào là hạnh phúc ?
+ Em quan niệm thế  nào là một gia đình hạnh phúc ?

+ Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ  hạnh phúc ?
- GVNX, cho điểm HS.

C.Bài mới
1. Giới thiệu bài 

- GV nêu mục tiêu tiết học.
2. Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1

- Gäi 1HS đọc yêu cầu và mẫu của bài tập.

- Tổ chức cho HS hoạt động trong nhóm, mỗi nhóm 3;4 HS. Yêu cầu mỗi nhóm tìm từ theo 1 yêu cầu a hoặc b, c, d.

- Gọi nhóm làm trên giấy dán bài lên bảng, đọc các từ nhóm mình tìm được.
- Các nhóm khác NX, bổ sung.

- NX, KL các từ đúng.

Bài 2
- Gäi 1HS đọc yêu cầu và mẫu của bài.

- Gọi HS nêu câu thành ngữ, tục ngữ của mình tìm được. GV ghi nhanh các chữ đầu của câu thành ngữ, tuc ngữ, ca dao lên bảng.
- NX, khen ngợi những HS có kiến thức, thuộc nhiều ca dao, tục ngữ, thành ngữ.

- Yêu cầu HS viết vào vở.

Bài 3
- Gäi 1HS đọc yêu cầu và mẫu của bài tập.

- Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm, làm bài tập.

Bài 4

- Gäi 1HS đọc yêu cầu bài tập.

- Cho 1HS viết vào giấy khổ to, HS cả lớp viết vào vở.
- Yêu cầu HS viết vào giấy dán lên bảng, đọc đoạn văn. GV sửa chữa cho HS.

- Gäi 5HS đọc đoạn văn của mình.

- NX, cho điểm HS viết đạt yêu cầu.
	1’

3’

1’

8’

7’

8’

10’
	-Hát

- 3HS lên bảng đặt câu với các từ có tiếng phúc mà em tìm được ở tiết trước.
- Trạng thái sung sướng và mình cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.

+ Một GĐ mà có thành viên sống hoà thuận,tôn trọng yêu thương nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ-> là 1 GĐ HP.

+ từ đồng nghĩa :sung sướng, hạnh phúc , may mắn….

+ trái nghĩa: bất hạnh , khốn khổ, cực khổ , cơ cực,….
- HS lắng nghe.
-1HS đọc yêu cầu và mẫu của bài tập.

+ Người thân trong gia đình : cha mẹ, chú dì, ông bà, cụ, thím, mợ, cô bác, cậu, anh, ..

+ Những người gần gũi em trong trường học: thầy cô, bạn bè, bạn thân, ...

+ Các nghề nghiệp khác nhau: công nhân, nông dân, kĩ sư, bác sĩ...

+ Các dân tộc trên đất nước ta: Ba na, £ Đê, Tày, Nùng, Thái, H mông...

- 1HS đọc yêu cầu và mẫu của bài

- HS nêu câu thành ngữ, tục ngữ của mình tìm được. 
a) Tục ngữ nói về quan hệ gia đình

+ Chị ngã em nâng

+ Anh em như thể chân tay,

 Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần

+ Công cha như núi thái sơn..

+ Con có cha như nhà có nóc

+ Con hơn cha là nhà có phúc

+ Cá không ăn muỗi cá ươn..

b) Tục ngữ nói về quan hệ thầy trò

+ Không thầy đố mày làm nên

+ Muốn sang thì bắc cầu kiều

           + Kính thầy yêu bạn

c) Tục ngữ thành ngữ nói về quan hệ bạn bè

+ Học thầy không tày học bạn.

+ Một cây làm chẳng nên non.

Ba cây chôm lại nên hòn núi cao.

+ Bán anh em xa, mua láng giềng gần.

+ Bạn bè con chấy cắn đôi.

+ Bạn nối khố.

+ Bốn biển một nhà.

+ Buôn có bạn 

Bán có có phường. 
-1HS đọc yêu cầu và mẫu của bài tập.

- HS hoạt động theo nhóm, làm bài tập.

+ Miêu tả mái tóc : đen nhánh, đen mượt, hoa râm, muối tiêu, óng ả, như rễ tre

+ Miêu tả đôi mắt: một mí, bồ câu, đen láy, lanh lợi, gian xảo, soi mói, mờ đục, lờ đờ..

+ Miêu tả khuôn mặt: trái xoan, thanh tú, nhẹ nhõm, vuông vức, phúc hậu, bầu bĩnh...

+ Miêu tả làn da: trắng trẻo, nõn nà, ngăm ngăm, mịn màng,

+ Miêu tả vóc người: vạm vỡ, mập mạp, to bè bè, lực lưỡng, cân đối, thanh mảnh, nho nhã, thanh tú, còm nhom, gầy đét,…

-1HS đọc yêu cầu bài tập.

-1HS viết vào giấy khổ to, HS cả lớp viết vào vở.
* Bé Bi nhà em rất đáng yêu. Thân hình bé mập mạp chắc nịch. Khuôn mặt bé bầu bĩnh, làn da trắng hồng. Hai má lúc nào cũng hây hây như táo chín khiến ai cũng muốn thơm. Mái tóc bé thưa nhưng rất đen và mượt. Bà ngoại buộc cho bé 2 cái nơ hồng trông rất xinh.
* Ông em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Cả cuộc đời vất vả nên lưng ông hơi còng. Khuôn mặt hiền từ phúc hậu với đôi mắt sáng luôn ánh lên niềm vui. Cuộc đời dầm sương dãi nắng còn hằn rõ trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn và khuôn mặt đen sạm của ông. Da ông đã xuất hiện nhiều chấm đồi mồi.


      D. Củng cố, dặn dò (4’)

- GVNX tiết học.

- Dặn HS về nhà ghi nhớ các từ, thành ngữ, tục ngữ, ca dao vừa tìm được, hoàn thành đoạn văn.

- Chuẩn bị bài: Luyện tập tả người.

*RKN:
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Tập làm văn(T. 30)

                        Luyện tập tả người( Tả hoạt động) 

I. Mục đích, yêu cầu 
   1.Kiến thức:

- Biết lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập nói tập đi.

 - Biết chuyển một phần của dàn ý đã lập thành một đoạn văn miêu tả hoạt động của em bé.

   2.Kĩ năng: 

   -KN: Viết được đoạn văn ngắn theo yêu cầu của bài.
   3.Thái độ:
   -TĐ: Thêm yêu quý em bé và những người thân trong gia đình, mọi nngười xung quanh HS. 

II.ĐỒ dùng dạy học
  1.GV:- Bảng lớp viết sẵn đề bài. Giấy khổ to.

          - Tranh ảnh sưu tầm được về những người bạn, những em bé ở độ tuổi này.

  2.HS: VBT TV
III.Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	A.Ổn định tổ chức:

B.Kiểm tra bài cũ:  
- GV chấm đoạn văn tả hoạt động của một người mà em yêu mến.

- NX ý thức học bài ở  nhà của HS.
* Đoạn văn từ 10-12  câu, miêu tả được hđ của người mà em yêu mến(7 đ) các câu văn nêu được tình cảm của em đối với người đó (3 đ)
	1’
5’
	-Hát
- Mở VBT có đoạn văn tả hoạt động của một người mà em yêu mến đã viết lại của tiết trước (mà cô giáo dặn về nhà viết thêm hoặc viết lại).



	C. Dạy bài mới
	
	

	1. Giới thiệu bài : GV nêu MĐ, YC

2. Hướng dẫn HS làm bài tập 
	1’

	- HS lắng nghe.

- HS xác định nhiệm vụ học tập

	* Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu của đề bài &  gợi ý trong SGK.
- GV kiểm tra HS việc chuẩn bị làm BT, giới thiệu tranh ảnh sưu tầm được. 
- Cho HS làm dàn ý vào vở.     

- GV& HS nhận xét, hoàn thiện  bài trên bảng


	14’
	- HS đọc nối tiếp. Cả lớp theo dõi nhận xét.
- 2 HS làm vào phiếu khổ to, xong dán lên bảng.

- 2 HS đọc lại 2 dàn bài đã hoàn thiện trên bảng. HS dưới lớp đổi chéo kiểm tra, hoàn thiện cho nhau.

	* Bài 2: 

- GV đọc cho HS cả lớp nghe bài Em Trung của tôi ( SGV tr. 302) để các em tham khảo.
	15’
	- HS thực hiện YC BT 2 (chuyển một phần dàn ý BT1 thành đoạn văn.

	- GV chấm điểm một số bài hay, đánh giá cao bài viết sáng tạo, tự nhiên.
	
	* VD:  Em Cún mới lẫm chÉm biết đi nên thích đi lắm. Mỗi khi nhìn thấy em, bé lại bập bẹ: Anh Đạt, đi!” Em thường dắt bé tập đi trong nhà  hoặc ở sân   khu tập thể. Những ngón tay bô bẫm của bé luôn bám chắc vào tay em. Dắt bé đi được chừng vài  bước, em thả tay bé ra, chạy lên phía trước. Cún ta chân run run nhưng cố đứng vững và bắt đầu bước đi chập chững. Chừng được 10 bước bé loạng choạng rồi ngã phịch  xuống đất. Thấy em cười động viên, bé cũng toét miệng cười và cố gắng tự đứng dậy Bé giơ tay lên như lấy thăng bằng, dồn lực vào chân cố gắng đứng dậy rồi loay hoay bước tiếp. Đến chỗ em ngồi bé sà vào lòng, vòng tay qua cổ em đòi bế. Em yêu quý Cún vô cùng.



	D. Củng cố dặn dò(3p)

- Nhận xét chung tiết học

- Về nhà hoàn chỉnh bài 2 vào vở tập làm văn
- Chuẩn bị tiết TLV sau.


*RKN:
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Sinh hoạt lớp

Đánh giá các hoạt động trong tuần  15
I- Mục tiêu

- Giúp HS thấy đư​ợc ưu, khuyết điểm của bản thân và của cả lớp trong tuần.

- HS nắm được kế hoạch hoạt động tuần sau.

II-Hoạt động chủ yếu:

	Hoạt động của GV

1-Tổ trưởng báo cáo tình hình thi đua của tổ trong tuần.

2-Lớp trưởng nhận xét báo cáo các hoạt động các hoạt động trong tuần.              

3- GV nhận xét hoạt động của lớp:

 a) Về nề nếp:

………………………………………………………........................................................

  …………………………………………………………………………………………..

 b) Về học tập: 

……………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………...

 …………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
 c) Về hoạt động sao nhi đồng: 

 ………………………………………………………………..........................................

  ………………………………………………………………………………………….

 d) Các hoạt động khác:

  ………………………………………………………………………………………….

   ………………………………………………………………………………………….

             *Tuyên dư​ơng:………………………………………………………...
             *Nhắc nhở:………………………………………………………………

4-Phương hướng tuần tới:

…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

............................................................................................................................................

5-Lớp sinh hoạt văn nghệ, trò chơi: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


	Hoạt động của HS

- Tổ viên bổ sung

- HS cả lớp 

  bổ sung.

Vài HS nêu kế hoạch hoạt động của mình trong tuần  tới.
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